Chương 4
Phiếu thông tin

4. Phiếu thông tin vùng
Chương này trình bày phiếu thông tin về 63 VCQT ở Việt Nam. Các phiếu thông tin được sắp xếp theo trình tự các VCQT được nhập vào cơ sở dữ liệu VCQT; danh lục đầy đủ được trình bày trong mục lục. mỗi phiếu thông tin bao gồm các phần sau:
4.1 Đề mục

Mã VCQT. Mỗi VCQT có  một mã số riêng. Mã số của các VCQT ở Việt Nam được bắt đầu với các chữ cái VN, và bao gồm từ VN001 đến VN063.

Tên VCQT. Nêu tên của các VCQT. Trong trường hợp ranh giới của VCQT trùng với ranh giới khu bảo vệ, tên của nó được sử dụng như trong Sách thông tin về các khu bảo vệ hiện có và đề xuất ở Việt Nam1. Trong trường hợp VCQT chỉ là một phần của một khu bảo vệ hoặc bao gồm các phần của nhiều khu bảo vệ, tên sẽ được lựa chọn bằng một nét địa mạo nổi bật của vùng hay tên của một phân khu trong khu bảo vệ. Trong trường hợp các VCQT không liên quan gì đến khu bảo vệ, sẽ sử dụng tên gọi phổ biến nhất của vùng thường là tên được đưa ra trong các báo cáo kỹ thuật về vùng đó.

Tiêu chí. Liệt kê các tiêu chí VCQT mà vùng này thỏa mãn.

Tỉnh. Liệt kê tỉnh (các tỉnh) và thành phố có nằm trong địa giới hành chính nằm trong VCQT.

Tình trạng bảo vệ. Đối với các VCQT có một phần hoặc toàn bộ nằm trong một khu bảo vệ đã được quyết định, theo Sách thông tin các khu bảo vệ hiện có và đề xuất ở Việt Nam1, các phân hạng khu bảo vệ sẽ được trình bày trong đề mục này. Trong trường hợp các khu bảo vệ đã được chuyển hạng từ khu bảo tồn thiên nhiên thành vườn quốc gia sau khi sách thông tin được xuất bản, phân hạng mới sẽ được sử dụng.

Kinh độ và vĩ độ. Tọa độ địa lý được tính đến phút của điểm giữa từng VCQT.

Diện tích. Diện tích của các VCQT được tính bằng héc-ta. Đối với một số VCQT chưa xác định được ranh giới chính xác, diện tích đưa ra sẽ là con số xấp xỉ; những trường hợp này sẽ được đề cập đến trong phần mô tả chung.

Độ cao. Biên độ độ cao của vùng được tính bằng mét so với mặt biển. Độ cao xấp xỉ được lấy theo bản đồ địa hình 1:250.000 của Tổng cục Bản đồ xuất bản.

VCĐH/PVCĐH. Đối với các VCQT nằm trong Vùng Chim Đặc hữu (VCĐH) hay Phân Vùng Chim Đặc hữu (PVCĐH), tên của VCĐH hay PVCĐH đó sẽ được liệt kê.

Cảnh quan ưu tiên. Đối với các VCQT nằm trong các cảnh quan ưu tiên của Phức hệ Vùng sinh thái Rừng Hạ lưu sông Mê Kông (RHLM) do WWF xác định2, tên của cảnh quan ưu tiên đó sẽ được trình bày.
4.2 Mô tả chung

Phần mô tả chung sẽ bao gồm một số thông tin tóm tắt về vị trí, ranh giới, địa hình, thảm thực vật, sinh thái và hiện trạng quản lý của VCQT. Không phải tất cả các VCQT đều có đầy đủ các thông tin này, nên thông tin nào thiếu cũng sẽ được chỉ rõ. Thông tin được lấy từ nhiều nguồn khác nhau như liệt kê trong phần tài liệu tham khảo.

4.3 Khu hệ chim

Những nét chính. Những nét chính về khu hệ chim của VCQT được trình bày tóm tắt. Phần này tập trung vào tầm quan trọng của vùng đối với công tác bảo tồn chim, đặc biệt là lý do tại sao vùng này lại được lựa chọn là một VCQT, ngoài ra còn bổ sung những thông tin về tầm quan trọng của khu hệ chim ở mức quốc gia hay vùng không được sử dụng trong việc lựa chọn VCQT.

Bảng danh sách loài quan trọng. Bảng này liệt kê các loài thuộc phân hạng A1 (bị đe dọa toàn cầu), phân hạng A2 (phân bố hẹp) và phân hạng A4 (tập trung cá thể) được ghi nhận tại VCQT từ tháng Tư năm 1988. Đối với mỗi loài, thông tin được đưa ra gồm: tên thường gọi và tên khoa học, các tiêu chí VCQT mà loài này đáp ứng, tình trạng bị đe dọa toàn cầu theo Các loài chim bị đe dọa ở châu á3, và số lượng các VCQT khác cũng có ghi nhận loài này có phân bố với số lượng đáng kể. Ngoài ra, phần ghi chú còn trình bày tóm tắt những chứng cứ chứng tỏ loài này có phân bố tại VCQT. Trong mọi trường hợp, các phiếu đều nêu rõ nguồn gốc của thông tin. Đối với các loài có ghi nhận nhưng không chắc chắn được trình bày trong ngoặc [ ] và các loài không khẳng định thường xuyên phân bố với số lượng lớn được đánh dấu †.

Các loài giới hạn phân bố trong một đơn vị địa sinh học. Nếu một vùng được xác định là VCQT theo phân hạng A3 (loài giới hạn trong vùng địa sinh học), phiếu thông tin chỉ nêu tóm tắt về số lượng loài. Do đối với hầu hết các VCQT, số lượng các loài giới hạn trong vùng địa sinh học rất lớn, Danh lục đấy đủ của các loài này được trình bày trong Phụ lục 4 chứ không đưa vào phiếu thông tin.

4.4 Các tiêu chí thứ cấp

Các taxon của phân hạng thứ cấp (linh trưởng, cá sấu, rùa, thực vật hạt trần, voi và thú móng guốc) mà VCQT được cho là đang có các quần thể có thể tồn tại phân bố được liệt kê tên và nêu phân hạng bị đe dọa theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 20004. Các taxon có thể phân bố trong VCQT nhưng chưa chắn chắn được trình bày trong ngoặc [ ] và các taxon được coi là đã tuyệt chủng cục bộ tại VCQT được đánh dấu *. Thông tin về các loài thuộc các phân hạng thứ cấp được xây dựng từ các nguồn tài liệu đã xuất bản hoặc chưa xuất bản, và bổ sung bằng thông tin qua trao đổi với các nhà khoa học. Nếu có bất cứ dấu hiệu nào để nghi ngờ sự phân bố của một taxon, nó sẽ được liệt kê là chưa chắc chắn. Mọi thông tin được sử dụng đều có nêu rõ nguồn. Đối với nhiều VCQT, không có thông tin đầy đủ về một hay vài nhóm taxon của các phân hạng thứ cấp. Do đó, danh sách các taxon của các phân hạng thứ cấp cũng không được coi là toàn diện.

4.5 Các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học

Các mối đe dọa chính đối với đa dạng sinh học của VCQT được mô tả sơ lược, bao gồm cả các mối đe dọa hiện tại và các mối đe dọa tiềm năng. Các mối đe dọa này được phân thành 20 loại, và mức độ của mỗi loại đối với từng VCQT được trình bằng trong bảng. Mỗi mối đe dọa được đánh dấu bằng các dấu chấm tròn tùy theo mức độ của nó ở khu vực là nghiêm trọng (3 chấm), trung bình (2 chấm) hay thấp (1 chấm). Các mối đe dọa nghiêm trọng là: nếu không có biện pháp giảm thiểu, có thể dự đoán chúng sẽ làm mất đi các yếu tố quan trọng trong tính đa dạng sinh học của của VCQT trong thời gian năm năm tới, trong đó có việc làm mất đi một loài chim thuộc các phân hạng A1, A2, A3 hay A4. Các mối đe dọa trung bình là: nếu không có biện pháp giảm thiểu, có thể dự đoán chúng sẽ làm mất đi các yếu tố quan trọng trong tính đa dạng sinh học của của VCQT trong thời gian 20 năm tới, trong đó có việc làm mất đi một loài chim thuộc các phân hạng A1, A2, A3 hay A4. Các mối đe dọa thấp là: nếu không có biện pháp giảm thiểu, có thể dự đoán chúng sẽ làm suy giảm nghiêm trọng nhưng không làm mất đi các yếu tố quan trọng trong tính đa dạng sinh học của của VCQT trong thời gian 20 năm tới, trong đó có việc làm suy giảm đáng kể về kích thước quần thể hay vùng phân bố của một loài chim thuộc các phân hạng A1, A2, A3 hay A4.
4.6 Các hoạt động bảo tồn

Các hoạt động bảo tồn đã tiến hành, đang được thực hiện hay được lên kế hoạch trong VCQT được nêu tóm tắt, trong đó có việc thực hiện nghiên cứu khả thi, thành lập khu bảo vệ, xây dựng năng lực cho cán bộ khu bảo vệ, các chương trình nâng cao nhận thức về môi trường và các hoạt động bảo tồn trên cơ sở cộng đồng.

4.7 Kiến nghị

Trình bày các kiến nghị bảo tồn đối với mỗi VCQT. Nếu những ý kiến này là các đề xuất đã có trong các tài liệu khác, nguồn thông tin cũng sẽ được ghi chú. Còn lại, các kiến nghị được đưa ra dựa trên việc rà soát tất cả các tài liệu đã có liên quan đến vùng và trao đổi với các nhà khoa học và các nhà quản lý khu bảo vệ.
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